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- Đục thể thủy tinh do nhiễm kim: 4 mắt thì có tới 3 
mắt tổ chức hóa dịch kính. Trần Minh Đạt (2007) gặp 1 
trong 16 mắt đục thể thủy tinh nhiễm sắt cũng kèm có 
tổ chức hóa dịch kính. 

3. Tổn thương bao thể thủy tinh. 
Tôn thương bao thể thủy tinh thường gặp có liên 

quan đến từng loại hình chấn thương. Trong chấn 
thương đụng dập rách bao trước gặp 22,2%, rách bao 
sau được phát hiện thấy trên siêu âm và trong phẫu 
thuật là 33,3%.Vết thương xuyên thì tỷ lệ rách bao 
trước gặp hầu hết các mắt (97,3%) và 94,6% trên mắt 
vết thương xuyên có dị vật nội nhãn. Chỉ những mắt vết 
thương xuyên qua củng mạc là không có rách cả hai 
bao (2,7%). Rách bao sau chủ yếu gặp trong vết 
thương xuyên có dị vật nội nhãn tỷ lệ 80,7%. Khám 
bằng sinh hiển vi phát hiện rách bao sau chiếm tỷ lệ 
cao 75% vì số bệnh nhân rách bao sau đến muộn sau 
3 tháng chiếm tỷ lệ cao hơn 58,3% và chỉ có 25% phát 
hiện trong khi phẫu thuật.  

4. Tổn thương dịch kính: là khá thường gặp, chủ 
yếu là đục dịch kính vừa phải và khu trú: 74,7% đục độ 
2, trong đó đục khu trú gặp 64,5%. Khi dịch kính đục 
nhiều (độ 3) (25,3%), thì tình trạng đục tỏa lan chiếm 
tới 95,2%. Trong hình thái dịch kính đục khu trú thì 
viêm dịch kính gặp 47,5%, còn ở hình th i̧ dịch kính 
đục tỏa lan lại thấy xuất huyết dịch kính gặp nhiều hơn 
với 67,4%. Nguyễn Thị Thu Yên (2004) dịch kính đục 
hoàn toàn gặp 53,3%; dịch kính đục khu trú chiếm 
46,7%; dịch kính có máu 24,6%; mủ dịch kính gặp 
31,0%; lẫn chất thể thủy tinh đục vỡ là 27,4%; dị vật 
dịch kính chiếm 16,9%.  

5. Dị vật nội nhãn: với 44,6% các mắt có dị vật 
nội nhãn, trong đó dị vật cản quang gặp 62,2%, 
thường nằm trong buồng dịch kính 47,8%; trên võng 
mạc 17,4% và cắm thành nhãn cầu 30,4% và thường 
kèm theo viêm, xuất huyết dịch kính, tổ chức hóa dịch 
kính. Dị vật ít cản quang như đồng, nhôm thường thấy 
do nổ kíp mìn gặp ít hơn (16,2%), thường có nhiều 
mảnh gây xuất huyết dịch kính và nằm ở nhiều vị trí 
khác nhau trên nhãn cầu. Với loại dị vật như mảnh 
đá, thủy tinh gặp 21,6% cũng nằm trong buồng dịch 
kính là chủ yếu và thường gây chảy máu, viêm dịch 
kính và tổ chức hóa. 

Kết luận 
Đục thể thủy tinh - dịch kính do chấn thương là hai 

tổn thương phối hợp thường gặp do tai nạn lao động 
57,8%, nam giới bị chấn thương (89,4%) nhiều hơn nữ 
(10,6%) 8 lần. Tuổi trung bình 25 ± 10,5 tuổi, bị chấn 
thương đụng dập 10,8 %, vết thương xuyên không có 
dị vật 44,6%, có dị vật nội nhãn 44,6%, phần lớn là dị 
vật kim loại 78,4%. Tổn thương phối hợp rách, sẹo giác 
mạc 87,1 %, với kích thước vết rách ≥ 4 mm chiếm 50 
% và chiều trung bình là 3,8 ± 2,4 mm. Tổn thương 
mống mắt như rách và đứt chân 56,6%, dính mống mắt 
69,9%, giãn liệt đồng tử 88,1 %. Tổn hại thể thủy tinh - 
dịch kính do chấn thương rất đa dạng và trầm trọng, 
với nhiều hình th i̧ đục thể thủy tinh khác nhau phối 
hợp với các mức độ, tình trạng và hình thái tổn thương 
dịch kính gây giảm thị lực nặng nề với 78,3 % mắt có 
thị lực < 0,02.  
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG ĐỘNG MẠCH CẢNH ĐOẠN NGOÀI SỌ  

Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO 
 

Nguyễn Văn Chương - Trung tâm huấn luyện và NCYHQS 
Tạ Bá Thắng - Bệnh viện 103, HVQY 

TÓM TẮT 
Mục tiêu: (1) Đánh giá hình thái, chức năng động 

mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng siêu âm doppler ở 
bệnh nhân nhồi máu não.(2) Đối chiếu kết quả chẩn 
đoán hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng siêu 
âm doppler với chụp mạch cộng hưởng từ (MRA) ở 
bệnh nhân nhồi máu não.  

Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt 
ngang. Siêu âm doppler và chụp cộng hưởng từ được 

thực hiện tại bệnh viện nhân dân 115-Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Kết quả: Tỷ lệ hẹp ĐMC gặp 32,26%. Độ dày trung 
bình nội trung mạc của ĐMC trái là 1,74±0,73 mm, cao 
hơn ĐMC phải rõ rệt. Tỷ lệ tăng độ dày nội trung mạc 
là 77,4%. Tỷ lệ bệnh nhân có MVX ở ĐMC phải là 
61,3% và ĐMC trái là 67,7%. Tỷ lệ phát hiện hẹp ĐMC 
trên siêu âm thấp hơn so với MRA (32,26%, so với 
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38,71%). Có sự tương hợp cao trong chẩn đoán hẹp 
ĐMC giữa siêu âm và MRA (kappa = 0,732, p<0,001).  

Kết luận: Siêu âm doppler có vai trò quan trọng 
trong đánh giá hình thái và chức năng động mạch cảnh 
ngoài. 

Từ khóa: Động mạch cảnh ngoài; Hẹp động mạch 
cảnh; Siêu âm doppler, Chụp mạch cộng hưởng từ; 
Nhồi máu não. 

summary 
Objective: (1) To evaluate the morphology and 

function of the external carotid artery by doppler 
ultrasound. (2) To compare the diagnostic results of 
the external carotid stenosis between doppler 
ultrasound and magnetic resonance angiography in 
patients with cerebral infarction.  

Methods: Description, cross-sectional study. 
Doppler ultrasound and magnetic resonance 
angiography (MRA) were performed in 115 people 
hospital-Ho Chi Minh city.  

Results: The percentage of carotid stenosis on 
ultrasonography was 32.26%. Average intima 
thickness of left carotid was 1,74±0,73 mm, higher 
than righ carotid artery. The rate of intima thickness 
was 77,4%. The atherosclerosis of right carotid was 
61,3% and atherosclerosis of left carotid was 67,7%. 
The percentage of carotid stenosis on ultrasonography 
was lower than the MRA (32.26% vs 38.71%). There is 
a high correspondence in the diagnosis of carotid 
stenosis between doppler ultrasound and MRA (Kappa 
index was 0.732 and p <0.001). Conclusion: Doppler 
ultrasound has important role to evaluate the 
morphology and function of the external carotid artery 
in patients with cerebral infarction. 

Keywords: External arotid artery; Carotid stenosis; 
Doppler ultrasound; Magnetic resonance angiography; 
Cerebral infarction. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đột quỵ não là bệnh lý thường gặp có tỷ lệ tử vong 

cao đứng hàng thứ ba sau bệnh tim mạch và ung thư. 
ở Hoa Kỳ, trung bình hàng năm có khoảng 700.000 
người bị đột quỵ não, trong đó 500.000 người mới mắc, 
200.000 người bị tái phát. ở Việt Nam, từ năm 1995 trở 
lại đây, tỷ lệ bị đột quỵ não hàng năm tăng cao: Hà Nội 
là 104/100.000 dân, Huế 106/100.000 dân, thành phố 
Hồ Chí Minh 400/100.000 dân. Tỷ lệ bệnh nhân bị đột 
quỵ não nhập viện tăng từ 1,7 – 2,5 lần. Hai dạng đột 
quỵ não hay gặp là chảy máu não và nhồi máu não 
(NMN) [1, 2, 3]. Siêu âm doppler mạch máu thườn 
được sử dụng trong thăm dò tổn thương động mạch 
cảnh đoạn ngoài sọ. Đây là phương pháp không xâm 
lấn, không độc hại, ít tai biến, giá thành thấp, độ tin cậy 
cao nhằm phát hiện những mảng vữa xơ động mạch 
cảnh để có hướng tiên lượng dự phòng và điều trị NMN 
[4, 9]. Chụp cộng hường từ (MRA) là kỹ thuật hiện đại, 
tái lập hình ảnh mạch máu theo không gian ba chiều 
với độ phân giải cao giúp chẩn đoán tổn thương vữa xơ 
mạch máu chính xác hơn, nhưng gi̧  thành đát hơn và 
không phải bệnh viện nào cũng có máy [6]. Do vậy 
mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:  

1. Đánh gi̧  hình thái, chức năng động mạch cảnh 
đoạn ngoài sọ bằng siêu âm doppler ở bệnh nhân nhồi 
máu não.  

2. Đối chiếu kết quả chẩn đoán hẹp động mạch 
cảnh đoạn ngoài sọ bằng siêu âm doppler với chụp 
mạch cộng hưởng từ ở bệnh nhân nhồi máu não.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu: Gồm 31 bệnh nhân 

được chẩn đoán xác định là NMN, tuổi trung bình là 
60,90 ± 14,23, nam 19, nữ 12, điều trị tại khoa Bệnh lý 
mạch máu não - Bệnh viện Nhân dân 115.  

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: Chẩn đoán xác 
định NMN theo tiêu chuẩn của WHO (1990) (dựa vào 
lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính sọ não). Loại trừ 
những bệnh nhân: Tắc mạch não; Hội chứng lỗ khuyết 

2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang có so sánh 

phân tích đối chứng.  
Khám lâm sàng phát hiện các triệu chứng như: đau 

đầu, rối loạn ý thức, rối loạn cảm gi̧ c, rối loạn cơ tròn, 
rối loạn ngôn ngữ, liệt các dây thần kinh sọ não, liệt 
nửa người.  

Các bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính, MRA sọ 
não. Siêu âm Doppler động mạch cảnh (ĐMC) bằng 
máy hiệu Image Point HX-hãng Philip- Hoa kỳ, có kết 
hợp hệ thống máy vi tính, tính toán các thông số tự 
động, đầu dò phẳng tần số 7,5MHz tại Khoa chẩn 
đoán hình ảnh-Bệnh viện Nhân dân 115. Các chỉ tiêu 
đánh giá hình thái và chức năng động mạch cảnh trên 
siêu âm gồm [1, 5, 7]: 

+ Chiều dày lớp nội trung mạc: Theo tiêu chuẩn 
của Hội tăng huyết áp và tim mạch Châu âu (2003). 
Tăng độ dày lớp nội trung mạc khi độ dày nội trung 
mạc > 0,9 mm và  1,5 mm gọi là vữa xơ.  

+ Đánh giá tính chất mảng vữa xơ (MVX): mảng 
vữa xơ mới; Mảng vữa xơ hóa; Mảng vữa vôi hóa; Bề 
mặt mảng vữa xơ đều nhẵn hay không đều, loét.  

+ Đo vận tốc tâm thu Vs (Vmax) tại đỉnh sóng tâm 
thu (cm/s), vận tốc tâm trương Vd (Vmin) đo tại đỉnh 
sóng dội (cm/s), chỉ số sức cản RI được tính theo công 
thức: RI = (Vs-Vd/ Vs) 

+ Đánh giá % độ hẹp của động mạch: dùng tỷ lệ 
đường kính theo ESTC (European Carotid Surgery 
Trial): 1 – A/B. (A: đường kính tại chỗ hẹp của lòng 
mạch; B: đường kính thực ước lượng của mạch máu tại 
chỗ hẹp) 

Chụp MRA động mạch cảnh bằng máy cộng hưởng 
từ 1,5 telsla của hãng Siemens (Đức) tại Bệnh viện 
Nhân dân 115. Tiêu chuẩn hẹp động mạch cảnh trên 
MRA theo công thức sau: % đường kính hẹp = (1- d/n) 
x 100% [6] 

 Xử lý số liệu theo thuật toán thống kê sử dụng 
trong Y học. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Đặc điểm hình thái và chức năng của động 

mạch cảnh ngoài trên siêu âm: 
Bảng 1. Hình thái động mạch cảnh chung  

Chỉ tiêu ĐMC phải ĐMC tr i̧ p 
Đường kính (mm) 10,39±1,54 10,48±1,61 >0,05 

Hẹp ĐMC 10(32,26%)  
Độ dày trung bình nội trung mạc 

(X ± SD) 1,49±0,66 1,74 ±0,73 <0,01 

Tăng độ dày nội trung mạc [n (%)] 24 (77,4%) 24(77,4%) >0,05 
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Trên siêu âm phát hiện thấy 32,26% bệnh nhân có 
hẹp ĐMC. Độ dày trung bình nội trung mạc ĐMC trái là 
1,74 ± 0,73, lớn hơn rõ rệt so với ĐMC phải (p<0,01) 

Bảng 2. Đặc điểm mảng vữa xơ 
Chỉ tiêu ĐMC phải ĐMC tr i̧ 

Có mảng vữa xơ 19(61,3%) 21(67,7%) 
Độ dày trung bình của mảng vữa xơ 1,88±0,36 2,19±0,29 

Bề mặt mảng vữa xơ:   
- Đều 15(78,9%) 16(76,2%0 
- Không đều 4 (21,1%) 5 (23,8%) 

Tính chất mảng vữa xơ:   
Vôi hóa 15(78,9%) 17(80,9%) 
Xơ hóa 2(10,55%) 1 (4,8%) 

Độ dày trung bình mảng vữa xơ ĐMC trái là 2,19 ± 
0,29, cao hơn ĐMC phải rõ rệt (p<0,05). Các đặc điểm 
khác của mảng vữa xơ chưa thấy khác biệt giữa ĐMC 
phải và trái (p>0,05). 

Bảng 3. Chức năng ĐMC ngoài  
Chỉ tiêu ĐMC phải ĐMC tr i̧ p 

Vs (cm/s) 81,48 ± 16,64 85,00 ± 23,29 >0,05 
Vd (cm/s) 22,00 ± 4,99 22,90 ± 6,92 >0,05 

RI (%) 72,23 ± 5,74 72,23 ± 4,96 >0,05 
Kết quả cho thấy chưa có sự khác biệt về các chỉ 

tiêu chức năng giữa ĐMC phải và trái ở nhóm nghiên 
cứu (p>0,05). 

2. So sánh kết quả chẩn đoán hẹp ĐMC giữa 
siêu âm và chụp MRA 

Bảng 4. So sánh tỷ lệ chẩn đoán hẹp ĐMC giữa 
siêu âm và MRA 

Xác định hẹp ĐMC Kỹ thuật 
n % 

p 

Siêu âm 10 32,26 
MRA 12 38,71 

<0,001 

Tỷ lệ hẹp chẩn đoán được trên siêu âm là 32,26% 
thấp hơn tỷ lệ chẩn đoán được trên MRA (38,71%) với 
sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,001). 

Bảng 5. Sự phù hợp kết quả chẩn đoán hẹp ĐMC 
trên siêu âm và MRA 

MRA  
Hẹp ĐMC Không hẹp ĐMC 

Hẹp ĐMC 10 0 Siêu âm Không hẹp ĐMC 2 19 
Cộng 31 

Kappa=0,732; p<0,001 
Có sự tương hợp cao trong chẩn đoán hẹp ĐMC 

giữa siêu âm và MRA (Kappa=0,732; p<0,001). 
BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm hình th i̧ và chức năng ĐMC trên 

siêu âm. 
- Về hình thái ĐMC ngoài: Kết quả nghiên cứu ở 

bệnh nhân cho thấy độ dày trung bình nội trung mạc ở 
ĐMC tr i̧ là 1,74 ± 0,73 mm, cao hơn rõ rệt so với ĐMC 
phải (p<0,001). Trên siêu âm phát hiện thấy 32,26% 
bệnh nhân có hẹp ĐMC. Tỷ lệ tăng độ dày nội trung 
mạc của ĐMC phải và trái tương đương nhau (77,4%). 
Đường kính trung bình ĐMC phải và trái tương tự nhau 
ở các bệnh nhân nghiên cứu.  

- Đặc điểm mảng vữa xơ: ở các bệnh nhân nghiên 
cứu cùng với sự tăng độ dày nội trung mạc là tăng độ 
dày MVX: Độ dày trung bình MVX ở ĐMC phải là 1,88 
± 0,36 mm và ĐMC trái là 2,19 ± 0,29 mm. Tỷ lệ bệnh 

nhân có MVX ở ĐMC phải là 61,3% và ĐMC trái là 
67,7%. Thực chất MVX bắt nguồn từ sự dày lên của 
nội trung mạc, cho nên khái niệm về MVX với các 
mốc dày của nội trung mạc của mỗi nghiên cứu có 
khác nhau, do vậy tỷ lệ phát hiện các MVX cũng khác 
nhau [1, 2, 4, 9].  

- Chức năng ĐMC: Khi bàn về chức năng ĐMC trên 
siêu âm người ta quan tâm đến chức năng thành mạch 
và chức năng huyết động. Rối loạn chức năng thành 
mạch là một quá trình bệnh lý phức tạp có sự tham gia 
nhiều yếu tố, nhiều quá trình tác động lẫn nhau lên 
thành mạch làm thành mạch bị tổn thương, sớm nhất là 
tăng tính cứng thành mạch [7, 8]. Kết quả nghiên cứu ở 
bệnh nhân cho thấy tốc độ tâm thu trung bình ĐMC 
phải là 88,48 ± 16,64 cm/s, ĐMC trái là 85,00 ± 23,29 
cm/s; Tốc độ tâm trương trung bình ĐMC phải là 22,00 
± 4,99 cm/s, ĐMC trái là 22,90 ± 6,92 cm/s, tỷ số 
kháng lực của ĐMC phải là 72,23 ± 5,74 % và ĐMC 
trái là 72,23 ± 4,96 %. Kết quả cho thấy chưa có sự 
khác biệt về các chỉ tiêu chức năng giữa ĐMC phải và 
trái ở nhóm nghiên cứu (p>0,05). 

2. So sánh kết quả chẩn đoán hẹp ĐMC giữa 
siêu âm và chụp MRA. 

Hiện nay “tiêu chuẩn vàng” chẩn đoán bệnh lý tắc 
hẹp động mạch vẫn là chụp mạch máu quy ước hoặc 
chụp mạch máu số xóa nền. Tuy nhiên đây là một kỹ 
thuật xâm lấn, có thể gây nguy hiểm tới người bệnh. 
Chụp mạch máu bằng MRA có thể phân biệt dòng 
máu với các mô xung quanh và khả năng tái tạo hình 
ảnh tốt, có thể tái tạo cả hình ảnh 3D của động mạch 
do vậy thường được sử dụng để thăm dò mạch máu 
não [6]. 

Đối chiếu kết quả chẩn đoán hẹp động mạch cảnh 
qua siêu âm doppler với chụp động mạch cảnh cộng 
hưởng từ MRA. Chúng tôi nhận thấy trên siêu âm 
doppler chỉ phát hiện được 10 trường hợp có hẹp ĐMC 
(32,26%). Trong khi đó MRA phát hiện được hẹp ĐMC 
ở 12 trường hợp (chiếm 38,71%). Hai trường hợp hẹp 
ĐMC không phát hiện được trên siêu âm do cửa sổ 
siêu âm hạn chế không phát hiện được ở vị trí hẹp trên 
cao của ĐMC. 

Khi so sánh và đối chiếu sự tương hợp về chẩn 
đoán hẹp ĐMC bằng siêu âm doppler và MRA, chúng 
tôi nhận thấy có sự tương hợp cao trong chẩn đoán 
hẹp ĐMC giữa hai phương pháp (kappa là 0,732, 
p<0,001). Do vậy có thể sử dụng siêu âm thay thế 
MRA trong đánh gi̧  hẹp ĐMC. 

KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu đặc điểm siêu âm ĐMC ngoài ở 31 

bệnh nhân nhồi máu não, bước đầu chúng tôi rút ra 
một số kết luận sau: 

- Tỷ lệ hẹp ĐMC gặp 32,26%. Độ dày trung bình 
nội trung mạc của ĐMC trái là 1,74±0,73 mm, cao hơn 
ĐMC phải rõ rệt. Tỷ lệ tăng độ dày nội trung mạc là 
77,4% 

- Tỷ lệ bệnh nhân có MVX ở ĐMC phải là 61,3% và 
ĐMC trái là 67,7% 

- Tỷ lệ phát hiện hẹp ĐMC trên siêu âm thấp hơn 
so với MRA (32,26%, so với 38,71%). Có sự tương hợp 
cao trong chẩn đoán hẹp ĐMC giữa siêu âm và MRA 
(kappa = 0,732, p<0,001). 
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ GAMA GLUTAMYL TRANSFERASE HUYẾT THANH  

CỦA BỆNH NHÂN MẮC MỘT SỐ BỆNH GAN, MẬT  
TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG 

 

Nguyễn Thị Phương Mai, Phạm Thị Lý, 
Mai Thị Thu Thuỷ, Trần Thị Thương,  

Trường Đại học Y Hải Phòng 
Ninh Văn Quân - Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 

Tóm tắt  
Mục tiêu: xác định chỉ số gama glutamyl 

transferase (GGT) huyết thanh và tìm mối tương quan 
giữa GGT với enzyme AST, ALT, ALP và bilirubin trong 
huyết thanh của bệnh nhân mắc bệnh gan, mật.  

Đối tượng nghiên cứu: 30 bệnh nhân mắc bệnh gan 
và 30 bệnh nhân mắc bệnh đường mật đến khám tại 
phòng khám Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. 

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. 
Kết quả nghiên cứu: tuổi trung bình 51 ± 15.73, hai 

phần ba là nam giới, chủ yếu bệnh nhân mắc viêm gan 
và viêm đường mật. Chỉ số trung bình của GGT huyết 
thanh là 364 ± 57.7 IU/L. Trong nhóm bệnh lý gan, 
GGT tương quan với ALT (r= 0.43), AST (r=0.366) có ý 
nghĩa thống kê. ở nhóm bệnh đường mật, ALP tương 
quan với bilirubin (r=0.362), ALT (r= 0.49), tương quan 
chặt chẽ với GGT (r =0.68), AST (r = 0.703) có ý nghĩa 
thống kê. Số ca có chỉ số ALP cao hơn bình thường ở 
nhóm bệnh đường mật nhiều hơn nhóm bệnh lý tại 
gan, nhưng ở cả hai nhóm, số ca có chỉ số GGT huyết 
thanh tăng cao nhiều hơn số ca có chỉ số ALP tăng 
cao, do đó chỉ số GGT có giá trị trong theo dõi tiến 
triển bệnh gan, mật. 

Từ khoá: GGT, bệnh gan, bệnh đường mật 
Summary 
Objectives: identify GGT serum index and 

correlation between GGT and enzyme AST, ALT, 
alkalinephosphat (ALP), total, and direct bilirubin in 
serum of hepatitis and biliary patients.  

Research methodology: cross descriptive study. 
Population study: 30 hepatitis cases and 30 biliary 
cases at clinic of HaiPhong medical university hospital 

Results: average of age was 51 ± 15.73 years old, 
two third of those were men, the highest cases were 
hepatitis and biliary infection. GGT serum index was 
364 ± 57.7 IU/L. There was a significant statistic 
correlation between GGT and ALT (r= 0.43), AST (r= 
0.366) among liver disease group; a significant statistic 
correlation between ALP and bilirubin (r= 0.362), ALT 
(r= 0.49) and a significant statistic good correlation 
between ALP and GGT (r=0.68), AST (r= 0.703) 
among biliary disease group. Although numbers of 
unnormal ALP serum index cases among biliary 
disease group were higher than that among hepatitis 
disease group but numbers cases of unnormal GGT 
serum index were higher than that of ALP index in two 
groups. Since, it is very important to test GGT serum 
index to manage biliary and hepatitis diseases. 

Keywords: Gama glutamyl transferase, hepatitis, 
biliary disease. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Gama glutamyl transferase (GGT, EC 2.3.2.2) được 

tìm thấy ở mô gan, thận tuỵ, dạ dày, phổi, ruột, nhưng 
đặc biệt nhiều ở màng tế bào gan và tế bào biểu mô 
đường mật trong gan, tế bào biểu mô ống lượn gần của 
thận. Enzym lưu thông trong huyết thanh có nguồn gốc 
từ gan, tuỵ, dạ dày, phổi, enzym có nguồn gốc từ thận 
được hiện diện phần lớn qua nước tiểu [1] [2]. 

GGT là một enzym màng, có bản chất 
glycoprotein. GGT có trọng lượng 61.410 đơn vị, tạo 
nên bởi hai chuỗi polypeptid: chuỗi nặng gồm 380 
acid amin từ số 1đến 380, chuỗi nhẹ gồm 189 acid 
amin còn lại. Phần GGT ở trong bào tương có 4 acid 
amin từ số 1-4, acid amin từ số 5 đến 26 nằm ở phần 


